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Tỉnh: 
Thái Bình
Tình trạng bảo vệ: 
Không
Vĩ độ: 
20o33'N


Kinh độ: 
106o38'E
Diện tích: 
13.696 ha 


Độ cao: 
0-2 m so với mặt biển


VC§H / PVC§H:
Không

Cảnh quan ưu tiên: 

Không
Mô tả chung

VCQT này được xác định là khu đề xuất bảo tồn thiên nhiên Thái Thụy nằm ở vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ. VCQT Thái Thụy kéo dài trên 16 km bờ biển, có ranh giới là cửa sông Thái Bình về phía Bắc và Cửa sông Trà Lý về phía nam. Vùng gần cửa sông Thái Bình và Trà Lý là các vùng rừng ngập mặn lâu năm rộng lớn nhất còn lại ở đồng bằng Bắc Bộ. Về phía nam của cửa sông Thái Bình là các bãi bùn rộng lớn hình thành từ đất phù sa bồi tụ. Phần lớn diện tích của các bãi bồi này đã bị trồng rừng bằng các loài cây ngập mặn. Phía tây của cửa sông Thái Bình là các ruộng muối. Diện tích xung quanh cửa sông Trà Lý chủ yếu là các ao nuôi trồng thủy sản1,2. Về phía bắc, khu vực này giáp với VCQT Tiên Lãng.

Khu hệ chim: Những nét chính

Nằm ở vùng có tốc độ bồi tụ cao tại cửa sông Thái Bình, nơi những diện tích sinh cảnh bãi bùn gian triều rộng lớn đang hình thành và phát triển, Thái Thụy là một trong những điểm trú đông và dừng chân quan trọng của các loài chim nước di cư. Mỗi năm, khu vực này có một số lượng lớn các loài chim ven biển và các loài chim nước khác đến trú đông, bao gồm cả hơn 1% tổng số quần thể thế giới của loài Mòng bể mỏ ngắn Larus saundersi. Sau VCQT Xuân Thủy, khu vực này là một trong những điểm trú chân quan trọng nhất của Cò thìa mặt đen Platalea minor ở vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ. Ngoài ra, khu vực này còn là nơi định cư của một quần thể nhỏ loài gần bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn cầu là Quắm đầu đen Threskiornis melanocephalus.

	Loài
	Tiêu chí VCQT
	Tình trạng
	VCQT khác
	Ghi chú

	Cò thìa mặt đen

Platalea minor
	A1, A4i
	EN
	8
	Khu vực thường xuyên có một số lượng nhỏ Cò thìa mặt đen trú đông, số đếm cao nhất là 23 cá thể trong mùa đông 1995/1996, 12 mùa 1996/1997 và 04mùa 1999/20003.

	Rẽ mỏ thìa

Eurynorhynchus pygmeus
	A1
	VU
	3
	Một cá thể được quan sát khi đang kiếm ăn trên bãi bùn lộ triều ở cửa sông Thái Bình tháng 1/20013.

	Mòng bể mỏ ngắn

Larus saundersi
	A1, A4i
	VU
	5
	Loài này thường xuyên trú đông ở đây với số lượng đáng kể, số đếm cao nhất là 147 cá thể trong mùa đông 1995/1996, 55 trong mùa 1996/1997, 75 mùa 1997/1998, 100 mùa 1998/1999, 80 mùa 1999/2000 và 04 trong mùa đông 2000/20013.

	†Đại bàng đầu nâu

Aquila heliaca
	A1
	VU
	2
	Một cá thể được quan sát vào tháng 2/19963. Khu vực này không có vẻ có một quần thể đáng kể của loài.

	Cò trắng Trung Quốc

Egretta eulophotes
	A1
	VU
	6
	Một cá thể được quan sát vào tháng 10/19963.

	†Choắt mỏ cong hông nâu

Numenius madagascariensis
	A1
	NT
	4
	Chỉ quan sát được một cá thể vào tháng 10/19983. Khu vực này chắc chắn không có một quần thể đáng kể của loài.

	†Quắm đầu đen

Threskiornis melanocephalus
	A1
	NT
	8
	Khu vực có quần thể nhỏ định cư nhưng đang có chiều hướng suy giảm. Số đếm cao nhất là 14 cá thể tháng 4/1996. Trong các chuyến khảo sát vào năm 2000 và 2001, lần lượt chỉ có sáu và bốn cá thể được ghi nhận3.


Ghi chú: † = không khẳng định có phân bố với số lượng lớn.

Loài chỉ phân bố trong một đơn vị địa sinh học: Khu vực này không đáp ứng tiêu chí A3. Xem Phụ lục 4 để biết chi tiết.

Các loài khác đang được quan tâm bảo tồn 

Không có loài có ý nghĩa bảo tồn nào khác được ghi nhận tại khu vực.
Các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học

	Mối đe dọa
	Độ nghiêm trọng

	Tròng rừng
	●  ●  ●

	Nuôi trồng / đánh bắt thủy sản
	●  ●

	Nhiễu loạn các bầy chim
	●  ●

	Săn bắn
	●  ●

	Khai thác chọn gỗ / củi
	●

	Khác
	●


Một mối đe dọa lớn nhất đối với tính đa dạng sinh học ở Thái Thụy là mất các sinh cảnh kiếm ăn của các loài chim nước di cư do việc trồng rừng bằng các loài cây ngập mặn lên các bãi bùn gian triều. Năm 1997, hơn 2.500 ha bãi bồi đã bị trồng trang Kandelia candel. Săn bắn cũng là mối đe dọa chính đối với tính đa dạng sinh học. Trong đợt khảo sát năm 1996, việc săn bắt các loài chim bằng lưới, súng hơi và súng săn đã được quan sát. Rừng ngập mặn già cũng bị người dân địa phương khai thác làm nguồn gỗ, củi và là nơi chăn thả gia súc. Một mối đe dọa sâu xa hơn là ô nhiễm dưới các dạng chất thải nông nghiệp và nước thải từ các cơ sở công nghiệp trong vùng đổ thẳng vào các con sông không có sự kiểm soát nào1,2.

Các hoạt động bảo tồn 

· Vùng ven biển của huyện Thái Thụy là trọng tâm của một dự án đang được Hội Chữ thập đỏ Đan Mạch và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện với mục tiêu là trồng mới và bảo vệ các diện tích rừng ngập mặn hiện có2. Tuy nhiên, chính dự án này có thể sẽ gây ra mất các sinh cảnh tự nhiên tại VCQT.

Kiến nghị

· Thái Thụy đáp ứng các tiêu chí để được công nhận khu vực có tầm quan trọng quốc tế đối với công tác bảo tồn đất ngập nước theo Công ước Ramsar, và do đó cần được công nhận là một khu Ramsar. 

· Cần nghiêm cấm trồng mới rừng ngập mặn và mở rộng thêm diện tích nuôi trồng thủy sản tại các bãi bùn mới bồi lấn trong khu vực.

· Cần đưa ra các biện pháp hữu hiệu để kiểm soát săn bắn và khai thác các rừng ngập mặn lâu năm tại khu vực.

· Chính phủ Việt Nam cần ra quyết định thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Thái Thụy và hình thành một ban quản lý trực thuộc UBND tỉnh Thái Bình.

Tài liệu tham khảo
1.
Pedersen, A. and Nguyen Huy Thang (1996) The conservation of key coastal wetland sites in the Red River Delta. Hanoi: BirdLife International Vietnam Programme.

2.
BirdLife International và Viện Điều tra Quy hoạch Rừng (2001) Sách thông tin về các khu bảo vệ hiện có và đề xuất tại Việt Nam. Hà Nội: Chương trình BirdLife Quốc tế tại Việt Nam và Viện Điều tra Quy hoạch Rừng.

3.
Eames, J. C. and Tordoff, A. W. (in prep.) Recent records and a conservation status review of some threatened and near-threatened bird species in Vietnam. 

�











PAGE  
77

Sách hướng dẫn các Vùng Chim Quan trọng ở Việt Nam


